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Tóm tắt: ở Mexico và Việt Nam, việc thực hiện các chính sách
tự do mới vào cuối thập niên 80 đã dẫn đến những chuyển đổi
trong đời sống xã hội và nhà nưíc. ëMexico, những chư¬ng trình
điều chỉnh cơ cấu và cải cách thị trưêng ®ưîc thực hiện dưíi thời
kỳ Tổng thống Mguel de la Madrid (1982-1988). ở Việt Nam,
chính phủ thực hiện chư¬ng trình Đổi mới nền kinh tế theo định
hưíng thị trưêng. Bài viết này sẽ so sánh những tác động của chủ
nghĩa tự do mới đối với những chuyển đổi nhân khẩu xã hội ở hai
quốc gia thông qua phân tích các yếu tố nhóm tuổi, học vấn và
tình trạng việc làm. Kết quả cho thấy tốc độ già hóa dân số đang
diễn ra mạnh mẽ và một số vấn đề đặt ra ở cả hai quốc gia như
tỷ lệ mù chữ vẫn tồn tại, khoảng cách giới trong tỷ lệ đến trưêng
và điều kiện làm việc ở khu vực phi chính thức. Nghiên cứu sẽ
góp phần cung cấp thêm hiểu biết về những thách thức đối với
quá trình xây dựng chính sách công trong thời đại tự do mới. 
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Chủ nghĩa tự do mới; Khủng hoảng nhà nưíc.
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1. Đặt vấn đề

“Nhân dân Việt Nam đã đạt ®ưîc vị thế nổi bật trong lịch sử ®ư¬ng
đại và cuộc đấu tranh của họ vẫn chưa giảm sót. Tôi muốn dành những
trang khiêm tốn này viết về kết quả của một hành trình không thể nào quên
và đầy trái ngọt của những ngưêi dân dòng cảm và anh hùng cách mạng
– những ngưêi đã xây dựng nên một xã hội chủ nghĩa trong điều kiện khó
khăn nhưng đầy nhiệt huyết và tin tưëng không ngừng ở tư¬ng lai”
(Bassols Batalla, 1981: 8).

ở cả Mexico và Việt Nam, xã hội đang chuyển đổi dưíi tác động của
việc thực hiện chính sách tự do mới bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ
trưíc. ở Mexico, chính sách cải cách thị trưêng và điều chỉnh cơ cấu ®ưîc
bắt đầu thực hiện dưíi sự lãnh đạo của Tổng thống Miguel de la Madrid
(1982-1988). ở Việt Nam, “xã hội xã hội chủ nghĩa” mà Bassols Batalla
(1981) ca ngợi đã bắt đầu thay đổi sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6
vào tháng 12/1986. Những cải cách theo định hưíng thị trưêng, còn ®ưîc
gọi là chính sách Đổi mới, đã ®ưîc thực hiện. 

Những nghiên cứu về tác động của chính sách tự do mới hưíng đến
những tác động đối với nền kinh tế và nhà nưíc trong bối cảnh thay đổi
nhân khẩu học xã hội (Morton, 2003; Mantsios, 2010). Tuy nhiên, rất ít
nhà nghiên cứu cố gắng thực hiện những nghiên cứu so sánh giữa Mexico
và Việt Nam về quá trình chuyển đổi trong chính trị và nhà nưíc. Nguyen
Dac và ¸lvarez (1991) đã so sánh về sự can thiệp của nhà nưíc và nhận
thấy có những điểm tư¬ng đồng giữa hai quốc gia trong “những vấn đề
như sử dụng đất, nguồn lực tài chính và kỹ thuật dành cho nông dân, chiến
lưîc vưît qua khủng hoảng nghèo đói ở nông thôn” (Nguyen Dac và
álvarez, 1991:136). Bối cảnh giai đoạn tự do mới từ cuối những năm 1990
và thập kỷ đầu thế kỷ 21 cũng cần ®ưîc phân tích. 

Mục đích chính của bài viết này là so sánh tác động của quá trình
chuyển đổi kinh tế theo hưíng tù do mới đối với những biến đổi về nhân
khẩu học xã hội trong bối cảnh cải cách ở cả hai quốc gia. Để thực hiện
mục tiêu này, tác giả phân tích các yếu tố nhóm tuổi, học vấn và tình trạng
việc làm.

2. Tác động của quá trình chuyển đổi theo hưíng tù do mới đến
những biến đổi về thể chế

Những chuyển đổi theo hưíng tù do mới ở Mexico và Việt Nam trong
những năm 1980 ®ưîc phản ánh qua những chính sách cải cách thể chế ở
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hai quốc gia. 

Cải cách thể chế ở Mexico

Sau hàng thế kỷ phụ thuộc vào hoàng gia Tây Ban Nha, từ thế kỷ 19 trở
lại đây, Mexico đã bắt đầu mối quan hệ không tư¬ng xứng với đối tác
không thể thay đổi là nưíc Mỹ (Smith, 2000). Những ảnh hưëng của cả
Tây Ban Nha và Bắc Mỹ ®ưîc nhận thấy trong Hiến pháp của Mexico năm
1917. Hiến pháp ®ưa ra những yếu tố mới như cơ chế bảo vệ các quyền xã
hội, thể hiện qua các quyền giáo dục đối với những ngưêi không theo tôn
giáo (Điều 3), quyền tài sản liên quan đến đất đai (Điều 27) và quyền lao
động (Điều 123) cùng nhiều quyền khác. Những quy định về sự tham gia
sâu sắc của nhà nưíc trong nền kinh tế cũng ®ưîc ra đời. Tinh thần của
Hiến pháp là thể hiện vai trò trung tâm của nhà nưíc. Theo Điều 25, “nhà
nưíc liên bang sẽ dẫn dắt sự phát triển quốc gia toàn diện và bền vững.
[…]. Với mục tiêu công bằng xã hội và năng suất lao động của khu vực
công, [nhà nưíc] sẽ hỗ trợ và khuyến khích các công ty cả khu vực tư nhân
và xã hội trong nền kinh tế.”

Trong lĩnh vực giáo dục, Điều 3 nhận ®ưîc sự quan tâm thảo luận nhiều
nhất trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 1916-1917. Nguyên tắc giáo
dục cho mọi ngưêi và miễn phí là nguyên tắc chủ đạo của nhà nưíc.
Những thay đổi theo hưíng tù do mới ®ưîc thực hiện dưíi sự lãnh đạo của
Tổng thống Carlos Salinas (1988-1994): “quá trình phân quyền quản lý
hành chính và tài chính bắt đầu năm 1978 ®ưîc tăng cưêng hơn nữa vào
năm 1992 bằng Văn bản thực hiện Hiện đại hóa nền giáo dục cơ bản”
(Hecock, 2006: 952). Giáo dục cơ bản và các trưêng đào tạo giáo viên
®ưîc phân quyền đến 31 thống đốc bang. Tuy nhiên Ornales chỉ ra “cải
cách giáo dục do Salinas dẫn dắt đã vưît xa hơn việc phân quyền. Nó bao
gồm cả những sửa đổi hiến pháp nhằm ®ưa giáo dục cơ bản 9 năm thành
bắt buộc, cải cách chư¬ng trình giảng dạy ở cấp Tiểu học và Trung học Cơ
sở, tạo ra những thay đổi ở các cơ sở đào tạo giáo viên, ®ưa vào các sách
giáo khoa mới, hỗ trợ sử dụng máy vi tính và các thiết bị công nghệ tin
học nâng cao, thúc đẩy sự tham gia của xã hội vào giáo dục và tăng quyền
của cha mẹ. Nó còng ®ưa ra khái niệm về chế độ bồi dưìng nhân tài ở cấp
giáo dục bậc cao thông qua các hình thức đánh giá về thể chế, chư¬ng
trình, chất lưîng học sinh và giáo viên” (Ornales, 2004:403). Hơn nữa,
lĩnh vực giáo dục ở Mexico có lịch sử lâu dài về tính hiệp hội ngành nghề,
có công đoàn hoạt động tích cực và phân quyền mạnh mẽ. Vì vậy, những
nhóm quyền lực khác nhau đều có ảnh hưëng nhất định đến giáo dục. Mặc
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dù có nhiều cải cách và đặc biệt chư¬ng trình cải cách năm 2013 về giáo
dục bắt buộc ở cấp trung học nhưng sự trì trệ trong giáo dục vẫn không
®ưîc hạn chế, phần lớn dân cư vẫn ở ngoài khu vực giáo dục chính thức.
Năm 2014, theo ủy ban Quốc gia Đánh giá Chính sách Phát triển Xã hội,
18,7% tư¬ng ®ư¬ng với 22,4 triệu ngưêi từ 3-15 tuổi không ®ưîc đi học,
(CONEVAL, 2015). 

Đất đai và lao động là hai vấn đề có mối liên quan đến nhau và đóng
vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách và trong những thảo luận
chính sách. Theo Marvan Laborde, có 5 điểm chính đáng chú ý ở Điều 27.

“Thứ nhất, định nghĩa về quyền sở hữu đất đai và nưíc thuộc về quốc
gia; thứ hai, trong số những tài sản quốc gia có các khoáng sản mà trong
điều luật trưíc đây, 1783, thuộc về hoàng gia Tây Ban Nha mới; thứ ba,
những tài sản dưíi bề mặt đất không thuộc về sở hữu tư nhân và việc khai
thác phụ thuộc vào quyền sử dụng và điều hành; thứ tư, những điều khoản
cấm và hạn chế ®ưîc hình thành đối với việc chiếm dụng đất; thứ năm,
hình thành những điều khoản về việc phân bổ đất đai phục vụ nông nghiệp
cho ngưêi dân” (D. D., 2005: 1002-1005).

Với Điều 27, việc phân bổ đất đai ®ưîc bắt đầu. Sự hiện diện mạnh mẽ
của nhà nưíc đã đánh dấu các bưíc của quá trình này. Trong suốt quá trình
chuyển đổi theo hưíng tù do mới, các điều khoản liên quan đến các quyền
xã hội đã ®ưîc thay đổi. Có thể nói đến Hiến pháp của Mexico với hơn
600 sửa đổi là một trong những bộ hiến pháp lâu đời nhất ở khu vực Mỹ
La-tinh và các nưíc vùng Caribbean. Quá trình chuyển đổi bắt đầu từ
những năm 1980 và lên đỉnh điểm vào những năm 1990. Điều 27 ®ưîc bắt
đầu sửa đổi vào năm 1992, trong giai đoạn chính phủ của Tổng thống
Carlos Salinas de Gortari. Đất đai hợp tác xã (còn gọi là ejido) giờ đây có
thể ®ưîc đem bán. Kết quả là nông dân bắt đầu di cư từ nông thôn ra các
đô thị khiến cho vai trò của khu vực nông nghiệp giảm sót. Bưíc chuyển
đổi tiếp theo trong thể chế xảy ra vào giai đoạn của Tổng thống Enrique
Pena Nieto (2013-2018) cho phép ngưêi nưíc ngoài tham gia khai thác
dầu mỏ và các khoáng sản khác. Theo Điều 27 sửa đổi: “việc sử dụng và
khai thác các tài nguyên bởi các cá nhân hoặc công ty theo luật pháp
Mexico có thể không ®ưîc phép, trừ khi ®ưîc nhưîng quyền.”

Liên quan đến các quyền trong lĩnh vực lao động, Điều 123 quy định
quyền ®ưîc làm việc cùng với các quyền liên quan đến việc đình công,
mức lư¬ng tối thiểu. Những cải cách năm 1933 cho phép mức lư¬ng tối
thiểu có thể ®ưîc quy định một mức cố định. Trong giai đoạn tự do mới,
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Luật Lao động Liên bang ®ưa ra quy định về sự cần thiết phải hiện đại hóa
và linh hoạt hóa các quan hệ lao động. Những cải cách theo hưíng tù do
mới đã tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong lĩnh vực lao động và khiến mức
lư¬ng thấp (Garza Toledo, 2010), giảm sót vai trò của công đoàn
(Bensus¸n et al., 2012). 

Những thay đổi ở Việt Nam

ở Việt Nam, quyền xã hội trong lĩnh vực giáo dục, tài sản liên quan
đến đất đai và lĩnh vực lao động ®ưîc xây dựng dựa trên các nguyên tắc
của chế độ xã hội chủ nghĩa Mac-xit. Những biểu hiện của đặc trưng này
là sự kiểm soát và chiếm ưu thế của nhà nưíc trong các lĩnh vực xã hội,
văn hóa, và kinh tế, bao gồm cả giáo dục và lao động. 

Năm 1946, Hiến pháp của nưíc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
Cộng hòa XHCN Việt Nam) ra đời. Cuộc kháng chiến chống Pháp và sau
đó chống Mỹ kéo dài đến những năm 1970. Bên cạnh Hiến pháp 1946,
Việt Nam đã thực hiện bốn lần sửa đổi Hiến pháp vào các năm 1959, 1980,
1992 và 2013. Còng như trưêng hợp Mexico, những thay đổi thể chế ®ưîc
bắt đầu vào thập niên 80 của thế kỷ trưíc và bưíc đầu hưíng đến cơ chế
thị trưêng tù do thông qua việc thực hiện chính sách Đổi mới. Năm 1986,
Đại hội lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận những sai lầm
trong chính sách của nhà nưíc và Đảng đã cam kết thực hiện đổi mới, cải
cách trong đó có cả cải cách khu vực kinh doanh nông nghiệp. Đảng đã
cân nhắc đến việc quay trở lại thực hiện “quyền ®ưîc làm việc và sử dụng
vốn cũng như sử dụng đất đai trong dài hạn (bao gồm cả đất rừng và mặt
nưíc) đối với các hộ gia đình nông thôn và có thể cho phép hình thành
những đơn vị kinh tế độc lập” (Pham Xuan Nam, 2001:103). Ngưêi nông
dân không còn phải có nghĩa vụ bán sản phẩm cho nhà nưíc theo giá quy
định mà họ giờ đây có thể tự do bán sản phẩm trên thị trưêng. 

Trong Lời mở đầu của Hiến pháp 1992 có quy định “Từ năm 1986 đến
nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nưíc do Đại hội lần thứ VI của Đảng
Cộng sản Việt Nam đề xưíng đã đạt ®ưîc những thành tựu bưíc đầu rất
quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng
yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.” Sau đó, Hiến pháp lại ®ưîc sửa
đổi những điểm quan trọng vào năm 2001 về thị trưêng tù do. Theo Điều
15: “Nhà nưíc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị
trưêng định hưíng xã hội chủ nghĩa.” 

Hiến pháp 2013 thể hiện tính khái quát về vai trò của nhà nưíc trong
nền kinh tế. Những tư¬ng tác giữa thị trưêng tù do và nền kinh tế kế hoạch
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nhà nưíc đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn mới, theo như Điều 51: “1.
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trưêng định hưíng xã hội chủ
nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà
nuớc giữ vai trò chủ đạo.”

Một mặt nhà nưíc có vị trí chủ đạo, mặt khác, theo Điều 51: “3. Nhà
nưíc khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá
nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các
ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nưíc.” Tại Điều 52 của Hiến pháp:
“Nhà nưíc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế
trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trưêng; […].”

Tóm lại, những chuyển đổi quan sát ®ưîc trong các lĩnh vực luật pháp,
chính trị và xã hội ở cả Việt Nam và Mexico từ những năm 1980, có tác
động đến sự suy giảm vai trò của nhà nưíc, tạo điều kiện tự do hóa, tư
nhân hóa và quan trọng là mở cửa nền kinh tế với các lực lưîng thị trưêng
tự do, dẫn đến những biến đổi trong các yếu tố nhân khẩu học xã hội, thể
hiện qua độ tuổi, tình trạng không biết chữ, số năm đến trưêng và cơ cấu
việc làm. 

3. Tác động của chủ nghĩa tự do mới đối với những chuyển đổi nhân
khẩu học xã hội

Theo các số liệu quốc gia, Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia (INEGI),
dân số Mexico năm 2013 là 118.395.054 ngưêi (INEGI, 2016) và số liệu
của Tổng cục Thống kê Việt Nam, dân số đất nưíc đạt 89.759.500 vào
năm 2013 (GSO, 2016). Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên đang tăng lên ở cả
hai quốc gia. Vào năm 2010, tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên ở Mexico
(9,2%) cao hơn so với Việt Nam (8,6%) (xem bảng 1).

Bảng 1. Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên ở Mexico và Việt Nam

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu IPUMS của Trung tâm Dân số Minnesota.

Minneapolis: Đại học Minnesota, 2015.
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Bảng 2 cho thấy những chuyển biến của nhóm dân số trong độ tuổi 0-
14 và từ 65 tuổi trở lên ®ưîc tính toán dựa trên số liệu thống kê của Liên
Hợp quốc. Năm 1980, dân số trong nhóm tuổi 0-14 ở Mexico chiếm
45,3% và chiếm 27,6% vào năm 2013. Tư¬ng tự, dân số trong nhóm tuổi
0-14 ở Việt Nam chiếm 40,9% vào năm 1980 và 23,1% vào năm 2013.
Đối với nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ ở Việt Nam cao hơn so với
Mexico, 4,6% so với 3,2% vào năm 1980 và 6,7% so với 6,5% vào năm
2013. 

Hình 1 trình bày về chỉ số già hóa (số ngưêi từ 65 tuổi trở lên/100 trẻ
em và ngưêi trẻ tuổi. Số này ®ưîc tính bằng cách lấy số ngưêi từ 65 tuổi
trở lên chia cho số ngưêi 0-14 tuổi).

Như đã trình bày, cả hai quốc gia có chỉ số già hóa tư¬ng ®ư¬ng. Năm
2013, Việt Nam có chỉ số già hóa cao nhất, có 29 ngưêi từ 65 tuổi trở lên
so với 100 trẻ em và vị thành niên từ 0-14 tuổi. Đối với Mexico, con số
này là 23. Theo như Bảng 1 ở trên, điều đó là do tốc độ biến động dân số
nhóm tuổi 0-14 ở Việt Nam cao hơn Mexico. ở Việt Nam, dân số 0-14
tuổi giảm từ 35% vào năm 1989 xuống 29,6% năm 1999 và còn 23,2%
năm 2009. Đối với Mexico, con số này là 36,3% năm 1990, 33,2% năm
2000 và 29,8% năm 2010 tư¬ng ứng.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, Mexico và Việt Nam xếp ở vị trí tư¬ng
®ư¬ng nhau xét về tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2013 (xem bảng 3). 

Tác động của chính sách theo hưíng tù do mới đối với những chuyển
đổi nhân khẩu xã hội có thể nhận thấy khi phân tích yếu tố giáo dục với
biến số là số năm đi học và tỷ lệ mù chữ. Những chuyển đổi này xuất
hiện trong bối cảnh hiện đại hóa và phân quyền trong lĩnh vực giáo dục.

Bảng 2. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 0-14 và từ 65 tuổi trở lên ở Mexico và

Việt Nam theo số liệu của Liên Hợp quốc 

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu Profiles of Ageing 2015, UN.
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Bảng 4 so sánh về số năm đi học ở hai quốc gia. ở cả hai quốc gia, số
lưîng ngưêi dân có nhiều năm đi học đều tăng lên. Tuy nhiên, sự tăng số
dân không đi học hoặc có học vấn thấp cũng ®ưîc ghi nhận và con số này
ở Mexico cao hơn ở Việt Nam. Tỷ lệ nhóm dân số này ở Việt Nam là 9,6%
năm 1989 và tăng lên 11,5% năm 2009 còn ở Mexico là 12,3% năm 1990
và 14,1% năm 2010.

Tỷ lệ dân cư dành 1-4 năm đi học giảm đi theo thời gian. Tỷ lệ dân cư
dành 5-8 năm đi học giảm đi ở Mexico nhưng lại tăng lên ở Việt Nam. Số

Bảng 3. Bảng xếp hạng các quốc gia xét theo tỷ lệ dân số 

từ 60 tuổi trở lên năm 2013

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu của Liên Hợp quốc (2013: 94). 

Hình 1. Chỉ số già hóa ở Mexico và Việt Nam 

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu Profiles of Ageing 2015, UN.



Lukasz Czarnecki 87

năm đi học từ 9 đến 18 năm tăng ở Mexico. Điều tư¬ng tù cũng diễn ra ở
Việt Nam. 

Liên quan đến tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ này ở Việt Nam giảm nhanh hơn so
với Mexico (xem bảng 5). Tỷ lệ ngưêi dân biết đọc và viết tăng từ 81%
(1989) lên 85,1% (1999) và 86,9% (2009) trong khi tỷ lệ này ở Mexico
tư¬ng ứng là 78,7% (1990), 79,7% (2000) và 80,5% (2010). Những biến
đổi trong tỷ lệ ngưêi dân biết đọc biết viết ở Việt Nam theo chiều hưíng
tích cực hơn so với Mexico. Tỷ lệ này ở Việt Nam tăng 5,9% trong khoảng

Bảng 4. Số năm đi học ở Việt Nam và Mexico

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu IPUMS của Trung tâm Dân số
Minnesota. Minneapolis: Đại học Minnesota, 2015.
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thời gian từ 1989 đến 2009 trong khi tỷ lệ tư¬ng ứng của Mexico là 1,8%
trong giai đoạn 1990-2010.

Tỷ lệ ngưêi dân mù chữ của Việt Nam giảm từ 7,4% năm 1989 xuống
4,7% năm 2009 và tăng từ 9% năm 1990 lên 9,1% năm 2000 ở Mexico
trưíc khi giảm xuống mức 8,8% vào năm 2010. Mặc dù có những thay đổi
nhưng vẫn còn một tỷ lệ ngưêi mù chữ. Tỷ lệ này không thay đổi nhiều ở
Mexico, năm 2010, có 8,8% ngưêi dân mù chữ ở đất nưíc này trong khi
ở Việt Nam là 4,7% năm 2009 (bảng 5). 

Tỷ lệ mù chữ ở Mexico và Việt Nam cho thấy mối liên hệ giữa giai cấp
và quyền lực trong xã hội. Mặc dù chính sách giáo dục đã ®ưîc bao phủ
trên quy mô rộng rãi nhưng “Mexico vẫn là một xã hội chứa đựng những
bất bình đẳng sâu sắc trong giáo dục” (Solis, 2015: 90). ở Việt Nam, bất
bình đẳng trong giáo dục cũng gia tăng trong giai đoạn sau 1986
(Postiglione, 2007). 

Tư¬ng tù, một phân tích về tình trạng việc làm đã chỉ ra những điểm
trái ngưîc. Mặc dù cả hai quốc gia đều có tỷ lệ thất nghiệp ưíc tính tư¬ng
đối thấp trong những năm 2000, đạt 4-5% nhưng những chính sách theo
hưíng tù do mới lại có tác động tiêu cực đối với điều kiện làm việc, mối
quan hệ lao động xét về tính linh hoạt trong thị trưêng lao động, tầm quan
trọng của khu vực sản xuất với mức lư¬ng thấp và tỷ lệ lao động qua đào
tạo thấp (Garza Toledo, 2000). Navarrete (2012) chỉ ra sự phân cực giữa
các nhóm dân cư và tình trạng bất ổn định việc làm của nhóm dễ tổn
thư¬ng (thanh niên, phụ nữ và dân tộc thiểu số). Ngoài ra, nền kinh tế phi
chính thức là khu vực chiếm ưu thế ở cả hai quốc gia. ở Mexico và Việt

Bảng 5. Tỷ lệ mù chữ ở Mexico và Việt Nam

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu IPUMS của Trung tâm Dân số
Minnesota. Minneapolis: Đại học Minnesota, 2015. 
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Nam, số ngưêi làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giảm và số ngưêi
làm việc ở các ngành công nghiệp sản xuất tăng lên. Việt Nam đã tạo ra
hai triệu việc làm kể từ năm 2001 (Amer, 2010: 212) và sự tăng trưëng ở
khu vực phi chính thức ®ưîc ghi nhận. ở Mexico, khu vực phi chính thức
chiếm tỷ trọng 56,6% năm 2005 (Toledo, 2008: 21). Mặc dù số liệu thống
kê về khu vực nền kinh tế phi chính thức rất hiếm, năm 2007 “khu vực phi
chính thức chiếm khoảng 11 triệu việc làm trong tổng số 46 triệu” ở Việt
Nam (Cling et al., 2011: 5).

Theo số liệu tổng điều tra quốc gia tiếp cận ®ưîc năm 2009 và 2010, ở
cả hai quốc gia mặc dù có nhiều biến đổi nhưng số ngưêi làm việc ®ưîc
hưëng lư¬ng chỉ chiếm khoảng 1/4 dân số (bảng 6). Tỷ lệ dân số làm nghề
tự do ở Mexico chiếm 10,8% và con số này ở Việt Nam cao gấp đôi. Tỷ
lệ dân số cao làm các công việc không xác định cũng thể hiện rõ, 62,1%
ở Mexico và 49,7% ở Việt Nam, một kết quả phản ánh ưu thế của nền kinh
tế phi chính thức ở hai nưíc (Hanson, 2010; Lincoln, 2008).

Do tác động của những chuyển đổi theo hưíng tù do mới, tỷ lệ dân số
có việc làm hưëng lư¬ng và trong khu vực chính thức tư¬ng đối thấp.

Tóm lại, những chuyển đổi theo hưíng tù do mới có tác động đến
những biến đổi về văn hóa và xã hội khác nhau đối với các hộ gia đình ở
Mexico và Việt Nam. ở cả hai quốc gia, tỷ lệ dân cư trong nhóm tuổi 0-
14 đều giảm và tỷ lệ dân cư từ 60 tuổi trở lên gia tăng. Tỷ lệ sinh có xu
hưíng giảm cùng với hiện tưîng giảm quy mô hộ gia đình (Tran Quy
Long, 2013: 33-34). Theo Khảo sát về Thanh niên và Vị thành niên II

Bảng 6. Tình trạng việc làm ở Mexico và Việt Nam

Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu IPUMS của Trung tâm Dân số
Minnesota. Minneapolis: Đại học Minnesota, 2015. 
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(SAVY2) thực hiện năm 2009, thanh niên Việt Nam đang có xu hưíng
“quyết định sống độc thân” và có thái độ tích cực đối với “phụ nữ đơn thân
nuôi con” (Nguyen Huu Minh and Tran Thi Hong, 2015: 27). Tư¬ng tự, ở
xã hội Mexico ®ư¬ng đại, theo Dominguez (2016: 153-154), “nhìn chung,
sự tự do và quyền riêng tư của phụ nữ đã đạt ở mức cao.”

Những tác động của quá trình già hóa ®ưa đến những thách thức cho
hệ thống lư¬ng hưu. ở Mexico, những trợ giúp của nhà nưíc như lư¬ng
hưu rất hiếm. Vì vậy, mạng lưíi hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng đối với
ngưêi cao tuổi rất quan trọng. Theo Gomes: “Các thế hệ trao đổi tiền, dịch
vụ, quà tặng và sự chăm sóc bằng các hình thức hỗ trợ khác tùy theo vai
trò giới. Nam giới thực hiện vai trò kinh tế và sử dụng các nguồn lực bằng
tiền để hỗ trợ ngưêi thân” (Gomes, 2007: 552). Những hỗ trợ phi chính
thức của gia đình “đã tạo ra mạng lưíi những hỗ trợ phi chính thức phức
hợp, bao gồm những khoản tiền chuyển gửi về, quà tặng và dịch vụ giữa
những ngưêi họ hàng và bạn bè cho nhau” (Gomes, 2007: 558). Việt Nam
còng như Mexico, hệ thống bảo trợ rất hạn chế và có các đặc trưng: 1)
quản lý manh mún với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, tổ chức; 2) mức
độ bao phủ hạn chế ở một tỷ lệ nhỏ trong khu vực nhà nưíc; 3) những ưu
tiên chủ yếu nhằm vào cán bộ nhà nưíc và công nhân viên chức (Dang
Nguyen Anh, 2014:10). Vì thế, những khoản hỗ trợ phi chính thức có vai
trò rất quan trọng và phụ thuộc hoàn toàn vào các thành viên gia đình.
“Mức độ bao phủ của an sinh xã hội và hệ thống lư¬ng hưu vẫn rất hạn
chế ở một tỷ lệ nhỏ cán bộ công nhân viên chức ở khu vực chính thức, nhà
nưíc” (Dang Nguyen Anh, 2014:11).

Cuối cùng, những cải cách theo hưíng tù do mới có ảnh hưëng đến
giáo dục và các quan hệ lao động ở cả hai quốc gia. Những thách thức
trong việc cải thiện chất lưîng giáo dục và việc làm vẫn còn tồn tại. Những
cải cách trong giao dục cũng gây đến những mâu thuẫn giữa một số chính
quyền địa phư¬ng và các giáo viên. Trong lĩnh vực việc làm, có sự chuyển
đổi về sự tham gia của một bộ phận dân cư từ khu vực nông nghiệp sang
công nghiệp. 

4. Kết luận

Bài viết này so sánh những tác động của chủ nghĩa tự do mới đối với
những chuyển đổi nhân khẩu xã hội ở Mexico và Việt Nam – nơi đã chứng
kiến sự chuyển đổi từ nền kinh tế đóng sang một cơ chế thị trưêng tù do
từ những năm 1980. Số liệu tổng điều tra dân số ở cả hai quốc gia ®ưîc sử
dụng để so sánh về nhóm tuổi, giáo dục và việc làm. Những thay đổi về



Lukasz Czarnecki 91

thể chế ®ưîc thực hiện ở Mexico và Việt Nam liên quan đến điều chỉnh
luật pháp về tư hữu hóa, nền kinh tế thị trưêng tù do, cải cách giáo dục, tự
do hóa và tăng tính linh hoạt của thị trưêng lao động. Quá trình phân tích
đã nhận diện ®ưîc những điểm tư¬ng đồng và khác biệt trong quá trình
chuyển đổi nhân khẩu xã hội giữa hai quốc gia. Về những điểm tư¬ng
đồng, sự so sánh chỉ ra tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh ở cả hai
quốc gia. Về giáo dục, tỷ lệ mù chữ vẫn còn tồn tại và sự bất bình đẳng
xét về số năm đi học cho thấy sẽ có khoảng cách về giáo dục giữa các
nhóm dân cư. Số liệu về tình trạng việc làm cho thấy xu hưíng gia tăng
việc làm ở khu vực phi chính thức. 

Nghiên cứu cũng cho thấy có những khác biệt về tác động của chủ
nghĩa tự do mới đối với các yếu tố nhân khẩu xã hội. Điều này có thể do
lịch sử phát triển kinh tế cũng như ảnh hưëng của những mô hình kinh tế
và chính trị khác biệt của chế độ thực dân cho tới cuối thế kỷ 20. Những
điểm khác biệt ®ưîc thảo luận trong bài viết nhấn mạnh đến tác động của
chủ nghĩa tự do mới thông qua những số liệu tổng điều tra. ở Việt Nam,
quá trình giảm tốc độ tăng dân số lớn hơn đối với nhóm 0-14 tuổi so với
Mexico. Vì vậy, chỉ số già hóa của Việt Nam cao hơn so với Mexico. Về
giáo dục, tỷ lệ mù chữ ở Mexico cao hơn Việt Nam. Vì vậy, chênh lệch về
số năm đi học cho thấy tồn tại một khoảng cách lớn giữa Mexico và Việt
Nam. Về tình trạng việc làm, tỷ lệ ngưêi làm việc tự do ở Việt Nam cao
hơn so với Mexico.

Sự tư¬ng đồng quan trọng giữa hai quốc gia là tác động tiêu cực của
quá trình chuyển đổi nhân khẩu xã hội dưíi ảnh hưëng của chủ nghĩa tự
do mới như bất bình đẳng thể hiện qua tỷ lệ mù chữ và không ®ưîc đến
trưêng còn tồn tại, và việc làm phi chính thức chiếm ưu thế. 

Những nghiên cứu tiếp theo sẽ là cần thiết để xác định nguyên nhân và
mức độ khác biệt giới cũng như ảnh hưëng đối với các nhóm tổn thư¬ng
như ngưêi dân tộc thiểu số ở cả hai quốc gia. Trong tư¬ng lai, công việc
chăm sóc sẽ ®ưîc nghiên cứu định tính nhằm tìm ra ảnh hưëng của chủ
nghĩa tự do mới đối với các nhóm dân cư khác nhau. Các kết quả phân tích
trong bài cần ®ưîc kiểm chứng bằng phân tích sự khác biệt khu vực giữa
hai nưíc. Những so sánh trong bài phân tích này cho thấy chính sách công
trong tư¬ng lai ở hai quốc gia nên cân nhắc đến những tác động của quá
trình già hóa dân số.n

Trần Thị Cẩm Nhung (dịch)
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